
Tuần 3:

Thứ hai ngày 7 tháng 9 năm 2009
Học vần

Bài 8:     l   h

A. Mục đích, yêu cầu:

- Học sinh đọc và viết được: l, h, lê, hè.

- Đọc được câu ứng dụng: ve ve ve, hè về.

-  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: le le.

B. Đồ dùng dạy học:

  Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, luyện nói.

C. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của gv

I. Kiểm tra bài cũ: 

-  Học sinh đọc và viết: ê, v, bê, ve.

- Đọc câu ứng dụng: bé vẽ bê.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

II. Bài mới :

1. Giới thiệu bài: Gv nêu.

2. Dạy chữ ghi âm:
Âm l:
a. Nhận diện chữ:

- Gv giới thiệu tranh vẽ, rút ra âm mới.

- Gọi hs so sánh âm l với âm b đã học?

- Cho hs ghép âm l vào bảng gài.

b. Phát âm và đánh vần tiếng:

- Gv phát âm mẫu: l

- Gọi hs đọc: l

- Gv viết bảng lê và đọc.

- Nêu cách ghép tiếng lê ?

(Âm l trước âm ê sau.)

- Yêu cầu hs ghép tiếng: lê

- Cho hs đánh vần và đọc: lờ- ê- lê- lê.

- Gọi hs đọc toàn phần: lờ- lờ- ê- lê- lê.

Âm h:

  (Gv hướng dẫn tương tự âm l.)
- So sánh chữ h với chữ l.
( Giống nhau nét khuyết trên. Khác nhau: h có nét móc hai đầu, l có nét móc ngược).

c. Đọc từ ứng dụng:

- Cho hs đọc các tiếng ứng dụng: lê, lề, lễ, he, hè, hẹ.
d. Luyện viết bảng con:

- Gv giới thiệu cách viết chữ l, h, lê, hè.

- Cho hs viết bảng con- Gv quan sát sửa sai cho hs yếu.

- Nhận xét bài viết của hs.

Tiết 2:

3. Luyện tập:

a. Luyện đọc:

- Gọi hs đọc lại bài ở tiết 1.

- Gv nhận xét đánh giá.

- Cho hs luyện đọc bài trên bảng lớp.

- Giới thiệu tranh vẽ của câu ứng dụng.

- Gv đọc mẫu: ve ve ve, hè về.

- Cho hs đọc câu ứng dụng

- Hs xác định tiếng có âm mới: hè

- Cho hs đọc toàn bài trong sgk.

b. Luyện nói:

- Gv giới thiệu tranh vẽ.

- Gọi hs đọc tên bài luyện nói: le le.

- Cho hs quan sát tranh và hỏi:

+ Trong tranh em thấy gì?

+ Hai con vật đang bơi trông giống con gì?

+ Loài vịt sống tự do ko có người chăn gọi là vịt gì?

+ Trong tranh là con le le. Con le le hình dáng giống con vịt trời nhưng nhỏ hơn, chỉ có 1 vài nơi ở nước ta.

c. Luyện viết:

- Gv nêu lại cách viết các chữ: l, h, lê, hè.

- Gv hướng dẫn hs cách ngồi viết và cách cầm bút để viết bài.

- Gv quan sát hs viết bài vào vở  tập viết . 

- Gv chấm một số bài- Nhận xét chữ viết, cách trình bày.
	Hoạt động của hs

- 3 hs đọc và viết.

- 2 hs đọc.

- Hs qs tranh - nhận xét.

- 1 vài hs nêu.

- Hs ghép âm l.

- Nhiều hs đọc.

- 1 vài hs nêu. 

- Hs tự ghép.

- Hs đánh vần và đọc.

- Hs đọc cá nhân, đt.

- Hs thực hành như âm l.

- 1 vài hs nêu. 

- 5 hs đọc.

- Hs quan sát.

- Hs luyện viết bảng con.

- 3 hs đọc.

- Vài hs đọc.

- Hs qs tranh- nhận xét. 

- Hs theo dõi.

- 5 hs đọc.

- 1 vài hs nêu.

- Hs đọc cá nhân, đồng thanh. 

- Hs qs tranh- nêu nhận xét.

- Vài hs đọc.

+ 1 vài hs nêu. 

+ 1 vài hs nêu.

+ 1 vài hs nêu.

+ 1 vài hs nêu.

- Hs quan sát.

- Hs thực hiện. 

- Hs viết bài.


III. Củng cố, dặn dò:
- Trò chơi: Thi tìm tiếng có âm mới. Gv nêu cách chơi, luật chơi và tổ chức cho hs chơi. 

- Gv tổng kết cuộc chơi.

- Gọi 1 hs đọc lại bài trên bảng.

- Gv nhận xét giờ học.

- Về nhà luyện đọc và viết bài; Xem trước bài 9.

ĐẠO ĐỨC

GỌN GÀNG – SẠCH SẼ (Tiết 1)
I) Muc tiêu :
1. Kiến thức : 

· Học sinh hiểu thế nào là ăn mặc gọn gàng sạch sẽ
· Ích lợi của việc ăn mặc gọn sạch sẽ
2. Kỹ năng : 

· Học sinh biết giữ vệ sinh cá nhân , đầu tóc , quần áo gọn gàng sạch sẽ 

3. Thái độ : 

· Giáo dục học sinh có ý thức biết giữ vệ sinh cá nhân

II) Chuẩn bị :

1. Giáo viên : 

· Tranh vẽ phóng to ở sách giáo khoa 

· Bài hát rửa mặt như mèo

2. Học sinh :

· Bút chì màu

· Lượt chải đầu

· Vở bài tập đạo đức

III) Các hoạt động dạy và học

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. On định : 
	· Hát 

	
	2. Kiểm tra bài cũ :   Em là học sinh lớp 1
· Em cảm thấy thế nào khi em là học sinh lớp 1

· Ba mẹ chuẩn bị cho em những gì khi vào lớp 1

· Trẻ em có những quyền gì ?

· Giáo viên nhận xét
	· Quyền có họ tên, có quyền đi học

	
	a) Hoạt động 1 :   Học sinh thảo luận 
· Muc Tiêu :  Học sinh nhận biết được thế nào là gọn gàng sạch sẽ
· ĐDHT : Vở bài tập 

· Hình thức học : Lớp, cá nhân 

· Phương pháp : Quan sát , thảo luận , đàm thoại 

· Cách tiến hành :

· Tìm và nêu tên bạn nào ăn ở gọn gàng sạch sẽ ở trong lớp

· Vì sao em cho rằng bạn đó ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ 

(  Các em phải ăn mặc gọn gàng sạch sẽ khi đến lớp
	· Học sinh nêu

· Học sinh nêu theo cách nghĩ của mình



	
	b) Hoạt Động 2 :  Thực hành
· Muc Tiêu :  Học sinh biết cách ăn mặc gọn gàng sạch sẽ 

· ĐDHT: Tranh vẽ ở sách giáo khoa, sách giáo khoa 

· Hình thức học : Lớp, cá nhân 

· Phương pháp : Đàm thoại, thực hành, quan sát 

· Cách tiến hành :

· Tại sao em cho là bạn mặc gọn gàng sạch sẽ ?

· Vì sao em cho rằng bạn chưa gọn gàng sạch sẽ?

(  Các em phải sửa để mặc gọn gàng sạch sẽ như 

· Ao bẩn : Giặc sạch

· Ao rách : Nhờ mẹ vá lại
	· Quần áo sạch sẽ đầu tóc gọn gàng

· Ao bẩn , rách, cài cúc lệch, quần ống cao ống thấp



	
	c) Hoạt Động 3 :  Bài tập
· Muc Tiêu :  Học sinh biết chọn đồ phù hợp cho bạn nam hoặc nữ 

· ĐDHT : Vở bài tập, tranh vẽ ở vở bài tập. Quần áo dùng đi chơi, quần áo nam nữ đi học

· Hình thức học : Lớp, nhóm, cá nhân 

· Phương pháp : Thực hành, luyện tập, động não

· Cách tiến hành :

· Giáo viên cho học sinh chọn bộ đồ đi học phù hợp cho bạn nam hoặc cho bạn nữ rồi nối lại

(  Quần áo đi học cần phẳng phiu, sạch sẽ , gọn gàng. Không mặc quần áo nhàu nát, rách, tuột chỉ, bẩn, hôi, xộc xệch.
	· Học sinh làm bài tập

· Học sinh trình bầy sự lựa chọn của mình

· Học sinh nghe và nhận xét



	
	3. Dặn dò :

· Thực hiện tốt các điều đã được học

· Chuẩn bị gọn gàng sạch sẽ 
	


Thứ ba ngày 9 tháng 9 năm 2009
Học vần

Bài 9:   o  c
A. Mục đích, yêu cầu:

- Học sinh đọc và viết được: o, c, bò, cỏ.

- Đọc được câu ứng dụng: bò bê có bó cỏ.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: vó bè.

B. Đồ dùng dạy học:

  Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, luyện nói.

C. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của gv

I. Kiểm tra bài cũ: 

-  Học sinh đọc và viết: l, h, lê, hè.

- Đọc câu ứng dụng: ve ve ve, hè về.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

II. Bài mới :

1. Giới thiệu bài: Gv nêu.

2. Dạy chữ ghi âm:
Âm o:
a. Nhận diện chữ:

- Gv giới thiệu tranh vẽ, rút ra âm mới: o
- Gv giới thiệu: Chữ o gồm 1 nét cong kín.

- Chữ o giống vật gì?

- Cho hs ghép âm o vào bảng gài.

b. Phát âm và đánh vần tiếng:

- Gv phát âm mẫu: o

- Gọi hs đọc: o

- Gv viết bảng bò và đọc.

- Nêu cách ghép tiếng bò?

(Âm b trước âm o sau và thanh huyền trên âm o.)

- Yêu cầu hs ghép tiếng: bò

- Cho hs đánh vần và đọc: bờ- o- bo- huyền- bò.

- Gọi hs đọc toàn phần: o- bờ- o- bo- huyền- bò- bò.
Âm c:

  (Gv hướng dẫn tương tự âm o.)
- So sánh chữ c với chữ o.
( Giống nhau nét cong. Khác nhau: c có nét cong hở, o có nét cong kín).

c. Đọc từ ứng dụng:

- Cho hs đọc các tiếng ứng dụng: bo, bò, bó, co, cò, cọ

d. Luyện viết bảng con:

- Gv giới thiệu cách viết chữ o, c, bò, cỏ.

- Cho hs viết bảng con- Gv quan sát sửa sai cho hs yếu.

- Nhận xét bài viết của hs.

Tiết 2:

3. Luyện tập:

a. Luyện đọc:

- Gọi hs đọc lại bài ở tiết 1.

- Gv nhận xét đánh giá.

- Cho hs luyện đọc bài trên bảng lớp.

- Giới thiệu tranh vẽ của câu ứng dụng.

- Gv đọc mẫu: bò bê có bó cỏ.

- Cho hs đọc câu ứng dụng

- Hs xác định tiếng có âm mới: bò, có, bó, cỏ.
- Cho hs đọc toàn bài trong sgk.

b. Luyện nói:

- Gv giới thiệu tranh vẽ.

- Gọi hs đọc tên bài luyện nói: vó bè.

+ Trong tranh em thấy những gì?

+ Vó bè dùng để làm gì?

+ Vó bè thường đặt ở đâu? Quê em có vó bè ko?

+ Em còn biết những loại vó nào khác?

c. Luyện viết:

- Gv nêu lại cách viết các chữ: o, c, bò, cỏ.

- Gv hướng dẫn hs cách ngồi viết và cách cầm bút để viết bài.

- Gv quan sát hs viết bài vào vở  tập viết . 

- Gv chấm một số bài- Nhận xét chữ viết, cách trình bày.
	Hoạt động của hs

- 3 hs đọc và viết.

- 2 hs đọc.

- Hs qs tranh -nêu nhận xét.

- 1 vài hs nêu.

- Hs ghép âm o.

- Nhiều hs đọc.

- 1 vài hs nêu. 

- Hs tự ghép.

- Nhiều hs đánh vần và đọc.

- Hs đọc cá nhân, đt.

- Hs thực hành như âm o.

- 1 vài hs nêu. 

- 5 hs đọc.

- Hs quan sát.

- Hs luyện viết bảng con.

- 3 hs đọc.

- Vài hs đọc.

- Hs qs tranh- nêu nhận xét. 

- Hs theo dõi.

- 5 hs đọc.

- 1 vài hs nêu.

- Hs đọc cá nhân, đồng thanh. 

- Hs qs tranh- nhận xét.

- Vài hs đọc.

+ 1 vài hs nêu. 

+ 1 vài hs nêu.

+ 1 vài hs nêu.

+ 1 vài hs nêu.

- Hs quan sát.

- Hs thực hiện. 

- Hs viết bài.


III. Củng cố, dặn dò:
- Trò chơi: Thi tìm tiếng có âm mới. Gv nêu cách chơi, luật chơi và tổ chức cho hs chơi. 

- Gv tổng kết cuộc chơi.

- Gọi 1 hs đọc lại bài trên bảng.

- Gv nhận xét giờ học.

- Về nhà luyện đọc và viết bài; Xem trước bài 10. 
Toán

Tiết 9:   Luyện tập
A. Mục tiêu: Giúp hs củng cố về:

- Nhận biết số lượng và thứ tự các số trong phạm vi 5.

- Đọc, viết, đếm các số trong phạm vị 5.

B. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của

I. Kiểm tra bài cũ:  gv 

- Điền số?

1

3

5

2

- Đọc số.

II. Bài mới:

 1. Giới thiệu bài: Gv nêu

2. Luyện tập:

a. Bài 1: Số?

- Gv hỏi: Muốn điền số ta làm như thế nào?

- Yêu cầu hs đếm hình rồi điền số thích hợp vào 

« trèng

- Gọi hs nêu kết quả: 4 ghế, 5 ngôi sao, 5 « tô, 3 bàn là, 2 tam giác, 4 bông hoa.

- Cho hs đổi bài kiểm tra.

- Yêu cầu hs nhận xét bài.

b. Bài 2: Số?

- Yêu cầu hs đếm số que diêm rồi điền số tương ứng.

     1         2         3         4         5

- Đọc lại kết quả.

- Yêu cầu hs nhận xét bài.

c. Bài 3: Số? 

- Yêu cầu hs tự điền các số vào ô trống cho phù hợp.

- Gọi hs đọc lại các dãy số.

- Cho hs nhận xét bài.
	Hoạt động của hs

- 2 hs điền số.

- 2 hs đọc số.

- 1 hs nêu.

- Hs làm bài.

- Vài hs nêu.

- Hs kiểm tra chéo.

- 1 vài hs nêu.

- Hs tự làm bài.

- 1 vài hs đọc.

- 1 vài hs nêu.

- Hs tự làm bài.

- 3 hs lên bảng làm bài.

- Vài hs đọc.

- Hs nêu.


	d. Bài 4: Viết số 1, 2, 3, 4, 5:

- Cho hs tự viết các số từ 1 đến 5.

- Gọi hs đọc lại các số trong bài
	- Hs viết số.

- Vài hs đọc.


III. Củng cố, dặn dò: 

 - Gv chấm bài; nhận xét bài làm của hs.

- Dặn hs về nhà làm bài tập.

Tự nhiên và xã hội

Bài 3:    Nhận biết các vật xung quanh

A- Mục tiêu:

B- Đồ dùng dạy học:

- Một số vật thật để hs chơi trò chơi: Nhận biết các vật xq.

- Tranh minh hoạ trong sgk.

C- Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của gv

I- Kiểm tra bài cũ: 

- Tuần trước các em học bài gì?

- Để giữ gìn sức khoẻ và nhanh lớn em cần nhớ thực hiện điều gì?

II- Bài mới: 

1. Hoạt động 1: Quan sát vật

- Gv cho hs quan sát 1 số vật đã chuẩn bị: Bông hoa hồng, cốc nước nóng, cốc nước lạnh, quả bóng...

- Yêu cầu hs chỉ và miêu tả từng vật trước lớp.

- Hướng dẫn hs nhận xét, bổ sung.

- Gv nhận xét.                                                             

- Gv hỏi: Chúng ta nhìn, nghe, ngửi, nếm, sờ các vật xung quanh bằng gì?

2. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm

- Gv chia nhóm và hướng dẫn hs cách thảo luận.

- Yêu cầu mỗi nhóm thảo luận 1 câu hỏi:

+ Nhờ đâu mà bạn biết được màu sắc của một vật?

+ Nhờ đâu mà bạn biết được hình dáng của một vật?

+ Nhờ đâu mà bạn biết được mùi vị của thức ăn?

+ Nhờ đâu mà bạn biết được 1 vật cứng mềm,...?

+ Nhờ đâu mà bạn nhận ra tiếng chim hót hay tiếng chó sủa...?

- Cho hs thực hành hỏi đáp trước lớp.

- Gv hỏi cả lớp:

+ Điều gì sẽ xảy ra nếu mắt của chúng ta bị hỏng?

+ Điều gì sẽ xảy ra nếu tai của chúng ta bị điếc?

+ Điều gì sẽ xảy ra nếu mũi, lưỡi, da của chúng ta mất hết cảm giác?

- Hướng dẫn hs nhận xét, bổ sung.

- Kết luận: Nhờ có các giác quan mà chúng ta nhận biết được các vật xung quanh. Nếu 1 trong các giác quan bị hỏng thì ta sẽ ko nhận biết đầy đủ được các vật xung quanh. Vì vậy chúng ta cần phải bảo vệ và 

giữ vệ sinh an toàn cho các giác quan của cơ thể.

3. Hoạt động 3: Làm bài tập

- Gv hướng dẫn hs nối hình vẽ ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp.

- Gọi hs nêu kết quả.

- Hướng dẫn hs nhận xét, sửa sai.
	Hoạt động của hs

- 1 hs nêu

- 2 hs nêu.

- Hs quan sát.

- Vài hs thực hiện.

- Hs nêu.

- Kết luận: Để nhận biết các vật xq chung ta phải sử dụng: Mắt (thị giác), tai (thính giác), mũi (khứu giác), lưỡi (vị giác), tay (xúc giác).

- Hs theo dõi.

+ Nhóm 1 thảo luận.

+ Nhóm 2 thảo luận.

+ Nhóm 3 thảo luận.

+ Nhóm 4 thảo luận.

+ Nhóm 5 thảo luận.

- Các nhóm cử đại diện trình bày.

+ Hs nêu.

+ Hs nêu.

+ Hs nêu.

- Hs làm cá nhân.

- Vài hs nêu.


III- Củng cố, dặn dò:

- Gv nhận xét giờ học.

- Nhắc hs giữ gìn vệ sinh và bảo vệ các giác quan.


Thứ tư ngày 24 tháng 9 năm 2008
Học vần

Bài 10:    «    ¬
A. Mục đích, yêu cầu:

- Học sinh đọc và viết được: «, ¬, cô, cờ.
- Đọc được câu ứng dụng: bé có vở vẽ.

-  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: bờ hồ.
B. Đồ dùng dạy học:

  Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, luyện nói.

C. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của gv

I. Kiểm tra bài cũ: 

-  Học sinh đọc và viết: o, c, bò, cỏ.

- Đọc câu ứng dụng: bò bê có bó cỏ.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

II. Bài mới :

1. Giới thiệu bài: Gv nêu.

2. Dạy chữ ghi âm:
Âm «:
a. Nhận diện chữ:

- Gv giới thiệu tranh vẽ, rút ra âm mới: «

- Gv giới thiệu: Chữ ô gồm chữ o và dấu mũ.

- So sánh ô với o.

- Cho hs ghép âm ô vào bảng gài.

b. Phát âm và đánh vần tiếng:

- Gv phát âm mẫu: «

- Gọi hs đọc: «

- Gv viết bảng cô và đọc.

- Nêu cách ghép tiếng cô?

(Âm c trước âm ô sau.)

- Yêu cầu hs ghép tiếng: cô

- Cho hs đánh vần và đọc: cờ- ô- cô.

- Gọi hs đọc toàn phần: ô- cờ- ô- cô- cô.
Âm ¬:
  (Gv hướng dẫn tương tự âm «.)

- So sánh chữ ô với chữ ¬.
( Giống nhau: đều có chữ o. Khác nhau: ô có dấu mũ, o có râu ở bên phải).

c. Đọc từ ứng dụng:

- Cho hs đọc các tiếng ứng dụng: hô, hồ, hổ, bơ, bờ, bở.

d. Luyện viết bảng con:

- Gv giới thiệu cách viết chữ «, ¬, cô, cờ.

- Cho hs viết bảng con- Gv quan sát sửa sai cho hs yếu.

- Nhận xét bài viết của hs.

Tiết 2:

3. Luyện tập:

a. Luyện đọc:

- Gọi hs đọc lại bài ở tiết 1.

- Gv nhận xét đánh giá.

- Cho hs luyện đọc bài trên bảng lớp.

- Giới thiệu tranh vẽ của câu ứng dụng.

- Gv đọc mẫu: bé có vở vẽ.

- Cho hs đọc câu ứng dụng

- Hs xác định tiếng có âm mới: vở

- Cho hs đọc toàn bài trong sgk.

b. Luyện nói:

- Gv giới thiệu tranh vẽ.

- Gọi hs đọc tên bài luyện nói: bờ hồ.

+ Trong tranh em thấy những gì?

+ Cảnh trong tranh vẽ về mùa nào? Tại sao em biết?

+ Bờ hồ trong tranh đã được dùng vào việc gì?

+ Chỗ em có hồ không? Bờ hồ dùng vào việc gì?

c. Luyện viết:

- Gv nêu lại cách viết các chữ: «, ¬, cô, cờ.

- Gv hướng dẫn hs cách ngồi viết và cách cầm bút để viết bài.

- Gv quan sát hs viết bài vào vở  tập viết . 

- Gv chấm một số bài- Nhận xét chữ viết, cách trình bày.
	Hoạt động của hs

- 3 hs đọc và viết.

- 2 hs đọc.

- Hs qs tranh -nêu nhận xét.

- 1 vài hs nêu.

- Hs ghép âm «.

- Nhiều hs đọc.

- Hs theo dõi.

- 1 vài hs nêu. 

- Hs tự ghép.

- Nhiều hs đánh vần và đọc.

- Hs đọc cá nhân, đt.

- Hs thực hành như âm «.

- 1 vài hs nêu. 

- 5 hs đọc.

- Hs quan sát.

- Hs luyện viết bảng con.

- 3 hs đọc.

- Vài hs đọc.

- Hs qs tranh- nhận xét. 

- Hs theo dõi.

- 5 hs đọc.

- 1 vài hs nêu.

- Hs đọc cá nhân, đồng thanh. 

- Hs qs tranh- nhận xét.

- Vài hs đọc.

+ 1 vài hs nêu. 

+ 1 vài hs nêu.

+ 1 vài hs nêu.

+ 1 vài hs nêu.

- Hs quan sát.

- Hs thực hiện. 

- Hs viết bài.


III. Củng cố, dặn dò:
- Trò chơi: Thi tìm tiếng có âm mới. Gv nêu cách chơi, luật chơi và tổ chức cho hs chơi. - Gv tổng kết cuộc chơi.

- Gọi 1 hs đọc lại bài trên bảng.

- Gv nhận xét giờ học.- Về nhà luyện đọc và viết bài; Xem trước bài 11.

Toán

Bài 10:    Bé hơn. Dấu <
A- Mục tiêu: Giúp hs:

- Bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ (bé hơn", dấu < khi so sánh các số.

- Thực hành so sánh các số từ 1 đến 5 theo quan hệ bé hơn.

B- Đồ dùng dạy học:

- Bộ đồ dùng học toán 1.

- Bảng phụ.

C- Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của gv

I- Kiểm tra bài cũ:

- Gv đưa các nhóm đồ vật, yêu cầu hs nêu số. 

- Gọi hs viết số 4, 5.

II- Bài mới:

1. Giới thiệu bài: Gv nêu

2. Nhận biết quan hệ bé hơn:

- Gv gắn số ô tô lên bảng và hỏi:

+ Bên trái cô có mấy ô tô? Số nào chỉ số lượng ô tô?

+ Bên phải cô có mấy ô tô? Số nào chỉ số lượng ô tô?

+ Bên nào có số ô tô ít hơn?

- Kết luận: 1 « tô ít hơn 2 « tô

(Tương tự gv đưa số hình tam giác và hỏi như trên)

- Hướng dẫn hs so sánh 1 với 2: 

+ Ta nói: 1 bé hơn 2

+ Ta viết: 1 < 2

- Giới thiệu dấu bé hơn và hướng dẫn hs viết.

- Lưu ý: Dấu < đầu nhọn chỉ vào số bé hơn.

- Đưa một số ví dụ: 1 < 2       4 < 5

                      2 < 5       3 < 4

3. Thực hành:

a. Bài 1: Viết dấu <:

- Giúp hs nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu hs viết dấu <.

- Cho hs đổi bài kiểm tra.

b. Bài 2: Viết (theo mẫu):

- Cho hs quan sát tranh đầu và nêu cách làm bài: bên trái có 3 lá cờ, bên phải có 5 lá cờ, ta viết 3 < 5.

- Tương tự yêu cầu hs làm hết bài.

- Cho hs nêu kết quả.

c. Bài 3: Cho hs làm tương tự bài 2 rồi chữa bài.

d. Bài 4: Viết dấu < vào ô trống.

- Yêu cầu hs viết dấu <.

- Hướng dẫn hs nhận xét.

e. Bài 5: 

- Nêu thành trò chơi (thi nối nhanh"

- Gv nêu cách chơi.

- Cho hs nhắc lại cách chơi.

- Tổ chức cho hs thi nối nhanh.

- Gv nhận xét, cho điểm hs nối nhanh và đúng.
	Hoạt động của hs

- 3 hs nêu số.

- 2 hs viết số.

+ 2 hs nêu.

+ 2 hs nêu.

+ 1 hs nêu.

- Vài hs nêu.

- Hs quan sát.

- 1 hs nêu yêu cầu.

- Hs tự viết. 

- Hs kiểm tra chéo.

- Hs quan sát và nêu.

- Hs làm bài.

- Vài hs nêu kq.

- Hs làm bài rồi chữa bài.

- Cho hs viết dấu < vào ô trống

- Hs nhận xét.

- Hs lắng nghe.

- 1 hs nhắc lại.

- Hs đại diện 3 tổ thi nối nhanh.


III- Củng cố, dặn dò:

- Gv nhận xét giờ học

- Dặn hs về nhà làm bài tập.


Thủ công

Bài 2:    Xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác (tiết 2)

I- Mục tiêu: (Như tiết 1)

II- Đồ dùng dạy học: (Như tiết 1)

III- Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của gv

1- Kiểm tra bài cũ:

 - Gv kiểm tra đồ dùng môn học của hs.

 - Gv nhận xét sự chuẩn bị của hs.

 2- Học sinh thực hành:

- Gv nhắc lại cách xé, dán hình chữ nhật và hình tam giác đã học.

- Gọi hs nhắc lại cách xé hình chữ nhật và hình tam giác.

- Cho hs thực hành xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác.

+ Yêu cầu hs vẽ theo 2 cách.

+ Xé, dán hình chữ nhật

+ Xé, dán hình tam giác.

- Yêu cầu hs dán phẳng, đẹp.

- Tổ chức cho hs trưng bày sản phẩm.
	Hoạt động của hs

- Hs theo dõi

- 2 hs nêu.

- Hs tự làm

- Hs xé và dán hình cho phẳng đẹp.

- Hs bày theo tổ.


	- Cho hs nhận xét, đánh giá bài của bạn.
	- Hs nêu.


IV- Nhận xét, dặn dò:

 - Gv nhận xét giờ học.

 - Dặn hs chuẩn bị đồ dùng cho giờ sau.


Thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 2009
Học vần

Bài 11:    Ôn tập
A. Mục đích, yêu cầu:

- Hs biết đọc, viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học trong tuần: ê, v, l, h, o, c, «, ¬.

- Đọc đúng các từ ngữ và câu ứng dụng.

- Nghe, hiểu và kể lại theo tranh truyện kể hổ.

B. Đồ dùng dạy học:

 - Bảng ôn như sgk.

- Tranh minh hoạ bài học.

C. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của gv

I- Kiểm tra bài cũ: 

- Cho hs viết: «, ¬, cô, cờ.

- Gọi hs đọc: bé có vở vẽ
- Gv nhận xét, cho điểm.

II- Bài mới: 

1. Giới thiệu bài: 

- Cho hs nêu các âm đã học trong tuần.

- Gv ghi bảng ôn.

2. Ôn tập:

a, Các chữ và âm vừa học:
- Cho hs chỉ và đọc các chữ trong bảng ôn.

- Gv đọc chữ cho hs chỉ bảng.

b, Ghép chữ thành tiếng:

- Cho hs đọc các chữ được ghép trong bảng ôn.

- Cho hs đọc các từ đơn do các tiếng ở cột dọc kết hợp với các dấu thanh ở dòng ngang.

- Gv giải thích một số từ đơn ở bảng 2.

c, Đọc từ ngữ ứng dụng:

- Cho hs tự đọc các từ ngữ ứng dụng: lò cò, vơ cỏ

- Gv sửa cho hs và giải thích 1 số từ.

d, Tập viết:

- Cho hs viết bảng: lò cò, vơ cỏ

- Gv nhận xét, sửa sai cho hs.

Tiết 2

3. Luyện tập:

a. Luyện đọc:

- Gọi hs đọc lại bài tiết 1

- Quan sát tranh nêu nội dung tranh.

- Cho hs luyện đọc câu ứng dụng: bé vẽ cô, bé vẽ cờ.

b. Kể chuyện: hổ

- Gv giới thiệu: Câu chuyện hổ lấy từ truyện Mèo dạy Hổ.

- Gv kể chuyện có tranh minh hoạ.

- Gv tổ chức cho hs thi kể.

- Gv tóm tắt câu chuyện và nêu ý nghĩa: Hổ là con vật vô ơn đáng khinh bỉ.

c. Luyện viết:

- Cho hs luyện viết bài trong vở tập viết.

- Gv quan sát, nhận xét.
	Hoạt động của hs

- 2 hs viết bảng.

- 2 hs đọc.

- Nhiều hs nêu.

- Hs thực hiện.

- Vài hs chỉ bảng.

- Hs đọc cá nhân, đồng thanh.

- Hs lắng nghe.

- Hs đọc cá nhân.

- Hs viết bảng con.

- Vài hs đọc.

- Hs quan sát và nêu.

- Hs đọc nhóm, cá nhân, cả lớp.

- Hs lắng nghe.

- Hs theo dõi.

- Đại diện nhóm kể thi kể theo tranh.

- Hs lắng nghe.

- Hs viết bài


III- Củng cố, dặn dò:

- Gv chỉ bảng ôn cho hs đọc.

- Cho hs tìm chữ và tiếng vừa ôn.

- Dặn hs về nhà đọc bài.

Toán

Bài 11:    Lớn hơn. Dấu >

A- Mục tiêu: Giúp hs:

 - Bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ "lớn hơn", dấu >, khi so sánh các số.

- Thực hành so sánh các số trong phạm vi 5 theo quan hệ lớn hơn.

B- Đồ dùng dạy học:

- Bộ đồ dùng học Toán.

- Bảng phụ.

C- Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của gv

I. Kiểm tra bài cũ: 

- Yêu cầu hs điền dấu < vào ô trống:

  1        2                      1       5

  2        3                      3       5

  2        4                      3       4

- Gv nhận xét, cho điểm.

II. Bài mới: 

1. Nhận biết các quan hệ lớn hơn.
- Gv gắn hình lên bảng và hỏi:

+ Bên trái cô gắn mấy con bướm?

+ Bên phải cô gắn mấy con bướm?

+ Bên nào có số bướm nhiều hơn?

- Gv gắn số chấm tròn và hỏi tương tự như trên. 
	Hoạt động của hs

- 2 hs làm bài.

- Hs quan sát.

+ Hs nêu.

+ Hs nêu.

+ Hs nêu.



	- Kết luận:

+ 2 con bướm nhiều hơn 1 con bướm.

+ 2 chấm tròn nhiều hơn 1 chấm tròn.

+ Ta nói: 2 lớn hơn 1.

+ Ta viết: 2 >

- Thực hiện tương tự với tranh bên.

- Gv ghi bảng:    2 > 1            3 > 2

- Cho hs đọc.

2. Thực hành:

a. Bài 1: Viết dấu >:

- Hướng dẫn hs viết 1 dòng dấu >.

- Quan sát và nhận xét.

b. Bài 2: Viết (theo mẫu):

- Hướng dẫn hs làm theo mẫu: Quan sát số quả bóng và, so sánh và điền dấu >: 5 > 3

- Cho hs làm bài.

- Gọi hs đọc kết quả.

- Hướng dẫn hs nhận xét, bổ sung.

c. Bài 3: (Thực hiện tương tự bài 2).

d. Bài 4: Viết dấu > vào ô trống:

- Yêu cầu hs so sánh từng cặp số rồi điền dấu >.

- Đọc lại kết quả và nhận xét.

e. Bài 5: Nêu thành trò chơi: Thi nối nhanh.

- Gv nêu cách chơi.

- Tổ chức cho hs chơi.

- Nhận xét, tuyên dương hs thắng cuộc.
	- Hs đọc cá nhân, tập thể.

- Hs nêu yêu cầu.

- Hs viết dấu >.

- Hs theo dõi.

- Hs làm bài.

- Hs đọc kết quả.

- Hs nêu.

- Hs tự làm bài.

- Hs đọc và nhận xét.

- Hs theo dõi.

- Hs đại diện 3 tổ chơi.




III- Củng cố, dặn dò:

- Chấm bài và nhận xét giờ học.

- Dặn hs hoàn thành bài tập còn lại.


  
Thứ sáu ngày 11 tháng 9 năm 2009
Học vần

Bài 12:    i  a

A. Mục đích, yêu cầu:

- Học sinh đọc và viết được: i, a, bi, cá.

- Đọc được câu ứng dụng: bé hà có vở ô li.

-  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: lá cờ.

B. Đồ dùng dạy học:

  Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, luyện nói.

C. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của gv

I. Kiểm tra bài cũ: 

-  Học sinh đọc và viết: lò cò, vơ cỏ.

- Đọc câu ứng dụng: bé vẽ cô, bé vẽ cờ.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

II. Bài mới :

1. Giới thiệu bài: Gv nêu.

2. Dạy chữ ghi âm:
Âm i:
a. Nhận diện chữ:

- Gv giới thiệu tranh vẽ, rút ra âm mới: i

- Gv giới thiệu: Chữ i gồm nét xiên phải và nét móc ngược. Phía trên có dấu chấm.

- So sánh i với đồ vật trong thực tế.

- Cho hs ghép âm i vào bảng gài.

b. Phát âm và đánh vần tiếng:

- Gv phát âm mẫu: i

- Gọi hs đọc: i

- Gv viết bảng bi và đọc.

- Nêu cách ghép tiếng bi.

(Âm b trước âm i sau.)

- Yêu cầu hs ghép tiếng: bi

- Cho hs đánh vần và đọc: bờ- i- bi.

- Gọi hs đọc toàn phần: i- bờ- i- bi- bi.
Âm a:

  (Gv hướng dẫn tương tự âm i.)

- So sánh chữ a với chữ i.
( Giống nhau: đều có nét móc ngược. Khác nhau: a có thêm nét cong).

c. Đọc từ ứng dụng:

- Cho hs đọc các tiếng, từ ứng dụng: bi, vi, li, ba, va, la, bi ve, ba lô.

- Gv nhận xét, sửa sai cho hs.

d. Luyện viết bảng con:

- Gv giới thiệu cách viết chữ i, a, bi, cá.

- Cho hs viết bảng con- Gv quan sát sửa sai cho hs yếu.

- Nhận xét bài viết của hs.

Tiết 2:

3. Luyện tập:

a. Luyện đọc:

- Gọi hs đọc lại bài ở tiết 1.

- Gv nhận xét đánh giá.

- Cho hs luyện đọc bài trên bảng lớp.

- Giới thiệu tranh vẽ của câu ứng dụng.

- Gv đọc mẫu: bé hà có vở ô li.

- Cho hs đọc câu ứng dụng

- Hs xác định tiếng có âm mới: hà, li
- Cho hs đọc toàn bài trong sgk.
b. Luyện nói:

- Gv giới thiệu tranh vẽ.

- Gọi hs đọc tên bài luyện nói: lá cờ.

+ Trong sách vẽ mấy lá cờ?

+ Lá cờ Tổ quốc có nền màu gì? ở giữa lá cờ có gì?

+ Ngoài cờ Tổ quốc em còn thấy có những loại cờ nào?

+ Lá cờ Hội có những màu gì?

+ Lá cờ Đội có nền màu gì? ở giữa lá cờ có gì?
c. Luyện viết:

- Gv nêu lại cách viết các chữ: i, a, bi, cá.

- Gv hướng dẫn hs cách ngồi viết và cách cầm bút để viết bài.

- Gv quan sát hs viết bài vào vở  tập viết . 

- Gv chấm một số bài- Nhận xét chữ viết, cách trình bày.
	Hoạt động của hs

- 3 hs đọc và viết.

- 2 hs đọc.

- Hs qs tranh - nhận xét.

- 1 vài hs nêu.

- Hs ghép âm i.

- Nhiều hs đọc.

- Hs theo dõi.

- 1 vài hs nêu. 

- Hs tự ghép.

- Nhiều hs đánh vần và đọc.

- Hs đọc cá nhân, đt.

- Hs thực hành như âm i.

- 1 vài hs nêu. 

- 5 hs đọc.

- Hs quan sát.

- Hs luyện viết bảng con.

- 3 hs đọc.

- Vài hs đọc.

- Hs qs tranh- nhận xét. 

- Hs theo dõi.

- 5 hs đọc.

- 1 vài hs nêu.

- Hs đọc cá nhân, đồng

thanh. 

- Hs qs tranh- nhận xét.

- Vài hs đọc.

+ 1 vài hs nêu. 

+ 1 vài hs nêu.

+ 1 vài hs nêu.

+ 1 vài hs nêu.

+ 1 vài hs nêu.

- Hs quan sát.

- Hs thực hiện. 

- Hs viết bài.


III. Củng cố, dặn dò:
- Trò chơi: Thi tìm tiếng có âm mới. Gv nêu cách chơi, luật chơi và tổ chức cho hs chơi. 

- Gv tổng kết cuộc chơi.

- Gọi 1 hs đọc lại bài trên bảng.

- Gv nhận xét giờ học.

- Về nhà luyện đọc và viết bài; Xem trước bài 13.


Toán

Bài 12:    Luyện tập

A- Mục tiêu: Giúp hs:

- Củng cố những khái niệm ban đầu về bé hơn, lớn hơn; về sử dụng các dấu <, > và các từ "bé hơn", "lớn hơn" khi so sánh hai số.

- Bước đầu giới thiệu quan hệ giữa bé hơn và lớn hơn khi so sánh hai số.

B- Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của gv

I- Kiểm tra bài cũ:

- Điền dấu (>, <)?

  1....... 2             3 .........2

2 ...... .3            2 ........ 5

               4 ....... 1            3 .........4

- Gv nhận xét và cho điểm.

II- Bài mới:

1. Giới thiệu bài: Gv nêu

2. Luyện tập:

a. Bài 1: (>, <)?

- Gọi hs nêu yêu cầu của bài.

- Gv hỏi cả lớp: Muốn điền dấu ta phải làm gì?

- Cho hs tự làm bài:  3 < 4      5 > 2     1 < 3

                       4 > 3      2 < 5     3 > 1...

- Gọi hs đọc lại kết quả và nhận xét.

b. Bài 2: Viết (theo mẫu):

- Hướng dẫn hs làm bài mẫu: So sánh 4 con thỏ với 3 củ cà rốt để điền dấu và ngược lại: 4 > 3 và 3 < 4

- Tương tự bài mẫu cho hs làm hết bài.

c. Bài 3: Nối      với số thích hợp:

- Tổ chức cho hs thi nối nhanh.

- Gv nhận xét và tổng kết cuộc thi.
	Hoạt động của hs

- 2 hs lên bảng làm.

- 1 hs nêu yêu cầu.

- 1 vài hs nêu.

- Hs làm bài tập.

- 2 hs lên bảng làm.

- 2 hs đọc và nêu.

- 1 vài hs nêu.

- Hs làm bài.

- 3 hs lên bảng làm.

- 1 hs nêu yêu cầu.

- Hs 3 tổ thi đua.


C- Củng cố, dặn dò:

- Gv chấm bài và nhận xét.

- Dặn hs về nhà làm bài.

Sinh hoạt
A. Mục tiêu:

-Giúp cho hs thấy được những ưu, khuyết điểm trong tuần qua ,từ đó có hướng khắc phục.
-Giáo dục hs có tinh thần phê và tự phê.

B. Lên lớp:
1.Lớp sinh hoạt văn nghệ
2.GVCN đánh giá các hoạt động trong tuần:

*Lớp trưởng nhận xét tình hình lớp

* Ý kiếncủa hs trong lớp

* GVđánh giá chung:

a. ưu điểm:

-Đã ổn định được nề nếp lớp, mua sắm đủ đồ dùnghọc tập.

    -Có ý thức tự giác giữ vs lớphọc.
  -Học tập đã dần vào nề nếp, một số em phát biểu bài sôi nổi.

    b.Khuyết điểm:

    -Một số bạn chưa tập trung nghe cô giáo giảng bài, còn nói chuyện , chữ viết còn cẩu thả, chưa sạch sẽ.
   - Vẫn còn hs quên sách vở, đồ dùng học tập.

  3. Bình bầu tổ, cá nhân xuất sắc:
     - Tổ:

    -Cá nhân:

   4.Kế hoạch tuần tới:
   -Tiếp tục duy trì  nề nếp đã có

  - Chú ý vs cá nhân,phòng chống dịch cúm AH1N1

  - Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, sách vở trước khi đến lớp.
  -Thực hiện ATGT trên đường đi học.
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